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Chương 11. sơ đồ nhiệt và bố trí ngôi nhà chính  
của nhà máy điện  

 
11.1. sơ đồ nhiệt của nhà máy điện  
 
11.1.1. sơ đồ nhiệt nguyên lý 

 
Sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện thể hiện qui trình công nghệ, biến đổi và 

sử dụng năng lượng của môi chất trong nhà máy điện. Trong sơ đồ nhiệt nguyên lý gồm 
có: Lò hơi, tuabin, máy phát, bình ngưng, các bình trao đổi nhiệt (bình gia nhiệt nước 
ngưng, bình khử khí, bình bốc hơi . . . ) ngoài ra còn có các bơm để đẩy môi chất như 
bơm cấp, bơm ngưng, bơm nước đọng của các bình trao đổi nhiệt, v.v. . . . Các thiết bị 
chính và phụ được nối với nhau bằng các đường ống hơi, nước, phù hợp với trình tự 
chuyển động của môi chất. 

Trên sơ đồ nhiệt nguyên lý không thể hiện các thiết bị dự phòng, không có các 
thiết bị phụ của đường ống. Thành lập sơ đồ nhiệt nguyên lý là một trong các giai đoạn 
quan trọng khi thiết kế nhà máy điện và phải dựa trên cơ sở yêu cầu phụ tải điện, nhiệt, 
yêu cầu về độ an toàn và kinh tế của nhà máy. 

Khi thành lập sơ đồ nhiệt nguyên lý, cần giải quyết các vấn đề sau: 
 1- Chọn loại nhà máy điện: ngưng hơi hay có trích hơi cung cấp nhiệt. 
 2- Chọn thông số hơi ban đầu và dạng chu trình. 
Lựa chọn thông số hơi ban đầu và dạng chu trình liên quan tới loại và công suất 

đơn vị của lò hơi và tuabin. Tuabin lớn thì phải chọn thông số ban đầu cao hơn. 
 3- Chọn loại và công suất đơn vị của tuabin. 
 4- Chọn loại lò hơi tương ứng với thông số của nhà máy. 
 5- Chọn sơ đồ hồi nhiệt hâm nước cấp. 
 6- Chọn loại và chỗ nối bình khử khí và bơm nước cấp. 
 7- Chọn phương pháp và sơ đồ xử lý nước bổ sung cho lò. 
 8- Chọn sơ đồ cung cấp nhiệt. 
 9- Chọn sơ đồ sử dụng nhiệt năng của hơi từ các ezectơ, hơi chèn của tuabin, 

nước xả lò, nước xả của bình bốc hơi. . .  
Khi thành lập sơ đồ nhiệt nguyên lý cũng cần phải tính đến các chế độ làm việc 

của nhà máy điện, nhất là chế độ non tải. Để bảo đảm cho nhà máy làm việc bình 
thường khi non tải thì hơi trích cho khử khí, cho bình bốc hơi phải lấy từ các cửa trích có 
áp lực cao hoặc lấy hơi mới cho qua bộ giảm ôn giảm áp. 

Sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện được biểu diễn trên hình 11.1. Thành lập 
sơ đồ nhiệt nguyên lý khi mở rộng nhà máy, cần phải giải quyết được các vấn đề sau: 

 - Chọn phương pháp mở rộng (đặt kề hay đặt chồng). 
 - Mở rộng sơ đồ gia nhiệt hồi nhiệt  
 - Chọn sơ đồ nối các bình khử khí mới liên quan đến thiết bị cũ, chọn cách nối 

bơm cấp. 
Sau khi dựng xong sơ đồ nhiệt nguyên lý, tiến hành tính toán sơ đồ nhiệt nguyên 

lý, giải quyết các vấn đề sau: 
 - Xác định các dòng hơi và dòng nước. 
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 - Hiệu chỉnh thông số của những dòng ấy. 
- Xác định các chỉ tiêu kinh tế của phần nhiệt. 
 

 
Hình 11.1. sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện 

1-lò hơi; 2-ống dẫn hơi; 3-tuốc bin; 4-bình ngưng; 5-bơm nước ngưng; 
6-cột khử khí; 7-bình chứa nước đã khử khí; 8-bình gia nhiệt hạ áp; 

9-bơm nước cấp; 10- bình gia nhiệt cao áp; 11-bơm nước đọng; 
12-bình làm lạnh ejectơ; 13-làm lạnh hơi chèn. 

 
Để tính toán sơ đồ nhiệt nguyên lý, trước hết phải xây dựng đường biểu diễn quá 

trình dãn nở của hơi trong tuabin trên đồ thị i-s, dựa vào các số liệu thiết kế tuabin của 
nhà máy chế tạo ra nó, đồng thời căn cứ vào các số liệu vận hành trong tình hình thực tế 
ở nước ta mà điều chỉnh cho thích hợp, sau đó lập bảng thống kê những thông số này để 
làm cơ sở tính toán. 

Giai đoạn thứ hai là căn cứ theo sơ đồ đã thiết lập, lập và giải các phương trình cân 
bằng nhiệt và cân bằng chất cho tất cả các dòng hơi, dòng nước cấp, nước bổ sung, v.v. .  
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Cuối cùng, xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 
 

11.1.2. Sơ đồ nhiệt chi tiết 
 
Khác với sơ đồ nhiệt nguyên lý, trong sơ đồ này có vẽ toàn bộ các thiết bị nhiệt, 

kể cả những thiết bị dự phòng, các đường ống liên lạc giữa các thiết bị, các loại van 
đóng mở và các thiết bị điều chỉnh. 

 

 
                   Hình 11.2. sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy điện 
 
Sơ đồ nhiệt chi tiết thể hiện toàn bộ hệ thống nhiệt của nhà máy, giúp cho ta nắm 

một cách bao quát toàn bộ vấn đề nhiệt từ nhỏ đến lớn và cho phép ta nhận xét về mức 
độ hoàn thiện của công trình đã thiết kế, về cách bố trí các thiết bị và hệ thống đường 
ống để từ đó đánh giá được mức độ kinh tế nhiệt của hệ thống. 

Sơ đồ nhiệt chi tiết phải làm xong trước khi nghiên cứu bố trí các thiết bị của nhà 
máy. Sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện được biểu diễn trên hình 11.2.  

Trong sơ đồ nhiệt chi tiết thì những đường ống sau đây được gọi là đường ống 
chính trong hệ thống ống của nhà máy. 

 - ống hơi mới nối từ lò hơi đến tuabin kể cả ống góp. 
  - Đường ống quá nhiệt trung gian (nếu có quá nhiệt trung gian)   

- Đường ống dẫn nước từ bình khử khí đến bơm nước cấp, từ bơm nước cấp qua 
các bình gia nhiệt cao áp đến lò hơi. 
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11.2. bố trí ngôi nhà chính của nhà máy điện 
 

11.2.1. Những yêu cầu khi bố trí ngôi nhà chính 
 
Những gian nhà để chứa các thiết bị chính và các trang bị phụ của nó gọi là ngôi 

nhà chính của nhà máy điện. Bố trí ngôi nhà chính là nghiên cứu bố trí các thiết bị một 
cách thật hợp lý chằm đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo vận hành thuận lợi, đảm bảo quy 
phạm thiết kế và an toàn lao động. 

Khi bố trí ngôi nhà chính cần chú ý đảm bảo kỹ thuật như : 
 - Phễu than tươi phải đặt cao đủ mức, thành phễu phải đủ độ nghiêng để cho than 

chảy xuống dễ dàng. 
 - Bể chứa nước, bình khử khí phải đặt đủ độ cao so với bơm để tránh hiện tượng 

xâm thực (nước có thể sôi ngay trong bơm) . v.v.  
Về mặt an toàn lao động phải đảm bảo chỗ làm việc sáng sủa, thoáng khí, không 

hại đến sức khỏe của công nhân và ngăn ngừa được khả năng xảy ra tai nạn lao động. 
Ngoài những yêu cầu nói trên, việc bố trí ngôi nhà chính còn phải thoả mãn các 

điều kiện sau : 
 - Tiện lợi cho việc mở rộng nhà máy lúc cần thiết, ngay từ lúc thiết kế đã phải 

chuẩn bị sẵn những điều kiện thuận tiện cho việc đặt thêm máy mới. 
 - Phải bảo đảm tốt những điều kiện phòng cháy, chữa cháy . 
 - Than nguyên từ kho than phải đi đường dài mới lên tới băng tải phân phối 7. 
 - Hơi quá nhiệt cũng phải đi xa mới tới tuốc bin . 
 - Nước cấp cũng phải đi xa hơn mới tới bao hơi. 
 - Gian phễu than thiếu ánh sáng tự nhiên, ban ngày cũng phải dùng đèn. Nếu 

than có nhiều chất bốc thì dễ cháy gây ra hỏa hoạn. 
 - Gian tuốc bin xa gian lò nên cũng gây trở ngại khi khởi động tuốc bin. 
 

11.2.2. Bố trí gian phễu than  
 

ở đây gian phễu than nằm ngoài nên tránh được những khuyết điểm của phương 
án trên, nhưng lại có những khuyết điểm: 

 - Đường khói đi xa hơn. 
 - Than bột phải đi vòng phía trước buồng lửa mới tới vòi phun, như vậy cần phải 

tăng cường công suất của quạt tải bột than. Bột than có nhiều khả năng tích tụ ở dọc 
đường, lâu ngày có thể làm nhỏ tiết diện ống, hoặc gây nổ. 

 - Sau này muốn đặt những lò hơi lớn hơn thì không còn khả năng nới rộng bề 
ngang của gian lò. 

 - Gian lò thiếu ánh sáng tự nhiên, kém thoáng khí. 
 - Không thể áp dụng kiến trúc bán lộ thiên là một kiểu kiến trúc đơn giản, tiết 

kiệm được nguyên vật liệu xây dựng. 
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Không phân biệt phương án nào, nhà máy nào cũng có một đầu hồi cố định, được 
xây dựng kiên cố ngay từ đầu, còn một đầu xây dựng tạm bợ để khi cần kéo dài nhà máy 
có thể phá đi dễ dàng mà không lãng phí (thường gọi là đầu hồi phát triển). 

 
 

 
Hình 11-1. Bố trí gian phễu than ra ngoài. 

 
11.2.3.Bố trí gian tuốc bin 

 
Gian tuốc bin còn gọi là gian máy. Việc bố trí tuốc bin và máy phát điện như thế 

nào để đảm bảo vận hành tốt và tiết kiệm được chi phí xây lắp. 
Có 2 phương án đặt tuốc bin: Phương án đặt ngang và phương án đặt dọc. 
 

11.2.3.1. Phương án đặt ngang  
 
Khi gian máy bố trí ngang thì gian máy phải làm rộng bề ngang, về mặt kiến trúc 

thì chi phí xây dựng nhà rộng tốn hơn xây dựng nhà dài. Phương án đặt ngang không 
thông thoáng bằng phương án đặt dọc, nó chỉ thích hợp nhất đối với nhà máy kiểu khối, 
thông số cao và có quá nhiệt trung gian. Bởi vì đặt ngang thì mọi đường ống đều ngắn, 
như: đường ống dẫn hơi mới, ống hơi quá nhiệt trung gian, đường ống nước ngưng, nước 
cấp v.v. . . đều ngắn hơn. Ngoài ra đặt ngang rất tiện trong việc đưa điện từ máy phát ra 
trạm phân phối chính. 

Nếu tuốc bin đặt ngang thì các thiết bị phụ như bình gia nhiệt, bơm tuần hoàn . . . 
phải đặt xen kẽ vào khoảng cách giữa các tuốc bin, mà tuốc bin thì đặt cao hơn các thiết 
bị này nên công nhân vận hành không thể nhìn bao quát được tất cả các thiết bị . 

 



 135

 
Hình. 11.2. Bố trí tuốc bin đặt ngang 

 
11.2.3.2. Phương án đặt dọc  

 
Ưu điểm của phương án này là: 
 - Gian máy có thể xây hẹp bề ngang và cầu trục cũng ngắn theo, do đó giá thành 

giảm. 
 - Tuốc bin kề liền thẳng hàng với máy phát điện suốt chiều dọc gian máy. Các 

bình gia nhiệt của tuốc bin nào vẫn đứng gần tuốc bin ấy, nhưng nhìn chung toàn gian 
máy thì chúng được xếp thành hàng thẳng song song với hàng tuốc bin trông gọn và đẹp 
mắt. Bơm nước cấp, bơm tuần hoàn cũng xếp thành hàng thẳng ở tầng dưới. Như vậy 
phương án này trông có vẻ mỹ quan hơn và tầm mắt của người trực ca khống chế mọi 
thiết bị được dễ dàng. 

 - Vì gian máy hẹp chiều ngang nên ánh sáng ban ngày có thể vào được rất sâu. 
Gian máy có 2 tầng: Tầng trên gọi là tầng tuốc bin - máy phát, cao cách mặt đất 7-

8m, ở đấy đặt tuốc bin, máy phát điện, bảng điều khiển. Tầng dưới đặt bình ngưng và 
các thiêt bị khác như: bình gia nhiệt, bơm nước ngưng, bình làm mát dầu, v.v. . .  

Gian máy nào cũng có sàn tháo lắp bố trí ở tầng dưới gần đầu hồi phát triển, để 
khi cần lắp máy mới thì không trở ngại đến các máy cũ. 

Chiều dài của gian tuốc bin không nhất thiết phải bằng chiều dài gian lò, dài hay 
ngắn phải xuất phát từ nhu cầu công tác. 

Phía đầu của mỗi tuốc bin phải chứa đủ chỗ làm sàn phục vụ. Phía cuối trục máy 
phát cũng cần đủ chỗ để có thể rút được rôto ra khỏi stato khi cần. 
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Hình. 11.2. Bố trí tuốc bin đặt dọc 

 
Chiều rộng của gian tuốc bin phải tuỳ những điều kiện cụ thể mà quy định. Tâm 

tuốc bin phải cách xa tường nhà đủ để khỏi gây trở ngại khi cần rút bộ ống bình ngưng 
hay bộ ống làm lạnh không khí đặt trong bộ máy phát. 

 
11.2.4. Bố trí gian lò hơi 

 
Khi nói đến bố trí gian lò thì không nên quan niệm tách riêng gian lò và gian phễu 

than vì việc bố trí thiết bị 2 gian này liên quan chặt chẽ với nhau. 
Việc bố trí gian lò thay đổi tuỳ theo loại than sử dụng vì mỗi loại than đòi hỏi một 

loại máy nghiền thích hợp. Loại máy nghiền bi thường đặt trong gian phễu than, loại 
giếng nghiền đặt ngay trong gian lò. 

Nếu nhà máy dùng than antraxit thì trong gian phễu than có những thiết bị như 
phễu than tươi, phễu than bột, máy nghiền bi, quạt tải bột than, máy cấp than tươi vào 
máy nghiền, máy cấp than bột vào ống dẫn. Ngoài ra còn một vài thiết bị cũng thuộc hệ 
thống nghiền than như thiết bị phân ly than khô, phân ly than mịn thì đặt ở trên mái nhà, 
để lộ thiên, như thế vừa trông rõ vừa không nguy hiểm đối với nhà máy khi xảy ra nổ 
cháy. 

Gian phễu than có 3 tầng: tầng dưới cùng (cốt 0m) đặt máy nghiền bi, quạt tải bột 
than; tầng 2 (8 mét) đặt phễu than tươi và phễu than bột; tầng 3 (11 mét) đặt băng tải 
than. 

 
 
 

 


